Đề thi thử môn hoá
(Thời gian 180)

Câu 1: 1. Hoà tan hoàn toàn 0,1 gam NaOH trong 250 ml nước. Tính pH của dung dịch thu được.

2. Viết các phương trình phản ứng khi cho:

a) Ba + dung dịch NH4Cl;

b) Ure + dung dịch Ca(OH)2;

c) ZnCl2 + dung dịch NaOH dư.

Câu 2:  1. Tơ là gì? Viết phương trình điều chế tơ capron từ caprolactam, điều chế tơ nilon – 6,6 từ hexametylenđiamin và axit ađipic.

2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây và xác định công thức cấu tạo của A1, A2, A3, A4.


a) A1 + NaOH              K2CO3 + Na2CO3 + H2
b) A2 + NaOH             COONa + CH3OH + C2H5OH

                                    COONa

c) A3 + NaOH             HCOONa + CH3 – C – CH3
                                                                  O

d) A4 + NaOH             
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Câu 3:  1. Từ CaCO3, Na2SO4 và CuS, viết các phương trình phản ứng điều chế Ca, Na, Cu.

2. Trộn V1 lít dung dịch HCl  0,6M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4M thu được 0,6 lít dung dịch A. Tính V1, V2, biết rằng 0,6 lít dung dịch A có thể hoà tan hết 1,02 gam Al2O3.

Câu 4:  1. Cho các chất hữu cơ có cùng nhóm chức: C3H4O2 (X1); C2H4O2 (X2); CH2O2 (X3).

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất trên.

b) X1, X2, X3 đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn, bằng phương pháp hoá học nhận biết các chất, viết phương trình phản ứng.
2. Một hợp chất hữu cơ X có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là: 14,28%; 1,19%; 84,53%. Hãy lập luận để tìm công thức phân tử của X. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Câu 5: Lắc 0,81 gam bột nhôm trong 200ml dung dịch G chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 một thời gian, thu được chất rắn A và dung dịch B. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 100,8 ml khí hiđro (đktc) và còn lại 6,012 gam hỗn hợp hai kim loại. Cho B tác dụng với NaOH dư, được kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam một oxit.

1. Tính nồng độ mol/lít của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch G.

2. Hoà tan hoàn toàn chất rắn A ở trên vào 200 ml dung dịch HNO3 a (mol/lít), thu được dung dịch D và khí NO bay ra, cho dung dịch D tác dụng vừa hết với 1,92 gam đồng. Tính a.

3. Cho dung dịch AgNO3 0,5M (Y1), dung dịch Cu(NO3)2 1,9M (Y2) và nước cất (Y3). Cần lấy bao nhiêu ml Y1, Y2, Y3 để pha được 200ml dung dịch G (thể tích khi pha trộn không thay đổi).

Câu 6:  Hỗn hợp A gồm hai este là đồng phân của nhau và đều tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức. Cho 2,2 gam hỗn hợp A bay hơi ở 136,50C và 1atm thì thu được 840 ml hơi este. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp A bằng 100ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml), rồi đem cô cạn thì thu được 33,8 gam chất rắn khan.

1. Xác định công thức phân tử của mỗi este có trong hỗn hợp A.

2. Tính % khối lượng của mỗi este có trong hỗn hợp A.

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Cl = 35,5 ; Cu = 64. 
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